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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT 

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
           Ngay từ khi bước vào nghề Sư phạm, tôi đã coi đó là cái nghiệp mà mình phải theo và gắn bó suốt đời. Xuất phát bởi một mục đích ấy nên tôi coi công việc hằng ngày của mình như một phần lẽ sống. Tôi muốn công việc mình đã và đang làm sẽ thực sự có ích cho cộng đồng, cho chính bản thân mình. Do vậy nên tôi thường trăn trở tìm mọi cách để công việc của mình thu được kết quả. Kết quả ấy nằm ngay trong chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh qua mỗi năm tôi dạy. 

Tôi nghĩ rằng: Nếu mình yêu thích công việc của mình thì mình sẽ làm được tốt. Trẻ cũng vậy, làm thế nào để các em yêu thích công việc học tập của mình? Để đạt được điều đó trước tiên các em phải thích học. Từ kinh nghiệm thực tế tôi nhận thấy học sinh thích đi học là những học sinh tìm được niềm vui khi tới lớp, những cháu đó được thầy yêu, bạn mến và việc học tập đối với các cháu không mấy vất vả. Học sinh đến trường phải có niềm vui, có vui mới học được tốt. 

Trong buổi học nhiệm vụ năm học đồng chí Hiệu trưởng có kêu gọi tập thể giáo viên trong trường “làm thế nào để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui”. Tôi rất tâm đắc với câu nói trên. Thế là như một mầm cây ủ sẵn trong đất nay gặp mưa nên được dịp phát triển. Vào năm học mới, tôi định hướng trước cho mình phải gây được tâm thế cho học sinh trong những ngày đầu năm học để rồi dẫn dắt các em bước vào năm học đầy tự tin và phấn khởi. Có được niềm vui cho trẻ không phải tạo ra được từ một giờ học, một ngày học hay một tuần học mà phải lôi cuốn, gây hứng thú cho học sinh trên một bình diện rộng ở mọi nơi, mọi lúc, qua giao tiếp, qua cách cư xử, bảo ban của giáo viên cho học sinh. Do vậy đòi hỏi người giáo viên phải thật nhẫn nại, có tình thương thực với học trò. Chỉ có tình thương yêu thực sự và lòng cảm thông của cô mới đem lại niềm vui cho học sinh khi đi học. 

Học sinh tiểu học là giai đoạn tất yếu của quá trình học. Đó là giai đoạn mở đầu cho một con người đến với văn hoá. Cũng từ giai đoạn này nhân cách của học sinh được hình thành và dần dần phát triển, ví như trong xây dựng cơ bản, khi xây một toà nhà cao tầng hiện đại thì việc xử lý nền móng là hết sức quan trọng. Giai đoạn học sinh ở bậc tiểu học nhất là giai đoạn lớp một với học sinh là hết sức quan trọng. Đây chính là giai đoạn nền móng của quá trình phát triển năng lực tư duy và đặc biệt là quá trình phát triển nhân cách của học sinh sau này. 

Nhận thức được tầm quan trọng của một giáo viên chủ nhiệm đặc biệt là chủ nhiệm lớp 1 , trước tiên mình phải là một tấm gương cho học sinh về cách ăn nói mẫu mực, xử sự với học trò đúng mực “nghiêm túc” nhưng “thân thiện” thực sự có lòng yêu thương thông cảm với các em sao cho các em cảm nhận cô giáo như người mẹ thứ hai của các em, là chỗ để các em tin cậy về mặt tinh thần nhưng không quá thân thiết để học sinh có thể bỡn cợt quên khoảng cách giữa giáo viên và học sinh.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề 
2.1. Đặc điểm tâm lý và nhận thức của học sinh lớp 1 

Học sinh lớp 1 còn rất non nớt, các em sống trong những gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nếp sống khác nhau nên nhận thức và nếp sống cũng khác nhau. Đặc biệt tư duy trẻ lớp 1 cũng rất cụ thể cảm tính. Các em rất ham hiểu biết, thích bắt chước, hiếu động chưa biết tập trung lâu sự chú ý vào một cái gì đó. Năm đầu tiên của đời học sinh, trẻ rất bỡ ngỡ với việc chuyển hoạt động chủ đạo từ chơi sang hoạt học tập, đặc biệt rất dễ xúc động với các yêu cầu và quy tắc của trường học.
2. 2. Tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, phát triển tư duy và nhận thức của học sinh. 

Giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách, phát triển tư duy và nhận thức của học sinh là mục tiêu và là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường phổ thông. Giáo dục đạo đức phải làm ngay từ nhỏ, càng sớm càng tốt, nhưng phải phù hợp với trẻ. Tục ngữ có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ ”.

Giáo dục đạo đức phải làm sớm, bởi lẽ: Tuổi thơ trong trắng dễ hấp thụ cái mới, để được cảm hoá, thuyết phục. Những điều răn dạy ban đầu đến với trẻ bao giờ cũng in dấu ấn sâu đậm nhất. Trong tâm trí trẻ nếu không có giáo dục sớm, trẻ cũng tiếp thu một cái gì đó ngoài dự kiến của chúng ta. Những cái đó nếu là điều sai trái, việc giáo dục lại khó khăn gấp bội . Kinh nghiệm của ông cha xưa đã đúc kết: 

“Bé không vin, cả gãy cành !” 

Học sinh lớp 1 cũng không phải là quá bé, với vốn ngôn ngữ, kinh nghiệm đạo đức và kiến thức đã thu được ở gia đình, nhà trẻ, các lớp mẫu giáo, các em có thể tiếp thu các chuẩn mực đạo đức và kiến thức ban đầu ở dạng hành vi cụ thể không khó khăn, từ đó làm nẩy nở những tình cảm, thói quen đạo đức và những tư duy ban đầu của các em. Và nếu chúng ta không quan tâm giáo dục ở lứa tuổi này thì đó là điều sai lầm của chúng ta và chúng ta là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả đó. 
3. 2. Mục tiêu của công tác chủ nhiệm
Công tác chủ nhiệm ở trường tiểu học nhằm giúp học sinh: 

Có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo dức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đó. 

Từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học; kỹ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực trong các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện . 

Từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin; yêu thương, tôn trọng con người; yêu cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu. 

Từng bước giúp học sinh khám phá và tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cơ bản phù hợp với trình độ, lứa tuổi của học sinh . 
3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Đối với giáo viên 

Chưa tìm hiểu và khám phá được điểm mạnh và điểm yếu, điểm còn hạn chế của từng học sinh. Đặc biệt là chưa tìm được giải pháp để phát huy hết khả năng sáng tạo và phát triển tư duy cho trẻ, chưa tìm được giải pháp khắc phục những nhược điểm về ý thức và nhận thức của trẻ . 
3.2. Đối với học sinh 

Khả năng giao tiếp giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh còn nhiều hạn chế, chỉ có một số học sinh khá giỏi mạnh dạn tham gia còn học sinh nhút nhát thì thu mình ngại tham gia. 

Học sinh chưa mạnh dạn tự tin trong việc phân tích, xử lý tình huống ... Do khả năng đánh giá hành vi của bản thân và xung quanh còn thiên về cảm tính. 

Xuất phát từ khó khăn trên mà tôi đã có những giải pháp sau để tháo gỡ khó khăn đó làm cho công tác chủ nhiệm được dễ dàng hơn . 

4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện
4.1.1.  Tìm hiểu học sinh
Ngay từ tuần đầu của năm học tôi đã tìm hiểu tỉ mỉ hoàn cảnh, cá tính của từng em. Có nắm chắc hoàn cảnh của từng em, cá tính của từng em, mới biết được sở thích, nguyện vọng cá nhân của từng em,  giúp cho việc giáo dục đạo đức, xây dựng nề nếp, giúp cho việc giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh đạt kết quả tốt. Không chỉ dừng ở việc tìm hiểu học sinh qua xem sơ yếu lí lịch mà tôi còn , đến thăm gia đình các em nghe ý kiến của cha mẹ các em. Tôi còn thường xuyên gần gũi  chuyện trò. Chính sự gần gũi của cô mà các em không còn cảm thấy sợ và ngần ngại  mỗi khi nói chuyện .

 
 Lớp 35 em mà có tới 30 em bố mẹ làm nông nghiệp, những lúc công việc nhà nông nhàn rỗi lại tranh thủ đi làm thuê hoặc đi chợ, đi làm công ty,  bố( mẹ) hoặc cả hai bố mẹ đi làm ăn xa, đi nước ngoài...Chính vì thế việc quan tâm đến các em còn nhiều hạn chế từ phía gia đình. Đó cũng là một khó khăn đặt ra đối với giáo viên chủ nhiệm chúng tôi.

4.1.2. Động viên khích lệ học sinh
 
- Tôi biết rằng học sinh mới từ mẫu giáo lên rất mải chơi, học không tập trung. Song nắm được tâm lí trẻ rất thích làm người lớn. Chính vì vậy mà ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã động viên các em: “Từ hôm nay các con đã là học sinh lớp một rồi, các con đã lớn hơn nhiều, đã được các em mẫu giáo gọi bằng anh, bằng chị vậy thì chúng mình cần học tập tốt hơn, ngoan hơn để làm gương cho các em. Nếu bạn nào chưa ngoan, chưa xứng đáng là học sinh lớp một thì sao? Các bạn có đồng ý để cô gửi về học lại mẫu giáo không?’ Đương nhiên chẳng em nào muốn như vậy cả. Thế là buổi học hôm ấy cũng như những buổi sau nếu có em nào chưa ngoan, tôi cũng không cần nhắc tên chỉ cần nói nhẹ: “Bạn nào muốn về mẫu giáo thì bảo cô nhé, cô sẽ đưa con về.” Vậy là học sinh ý thức được ngay và tiếp tục tập trung vào bài học.

- Trong quá trình học, tôi luôn nắm vững tâm lí trẻ rất thích khen nên dù em có tiến bộ chỉ một chút thôi cũng cần tuyên dương, động viên để em cố gắng hơn nữa. Chẳng hạn lớp tôi có em Phúc luôn đi học muộn. Cô giáo nhắc nhở nhiều lần mà chưa tiến bộ. Đột nhiên có hôm em đi học đúng giờ, vậy là tôi khen em trước lớp. Được các bạn khích lệ, từ hôm đó, số buổi đi học muộn của em giảm hẳn và dần dần em đó đã có thói quen đi học đúng giờ. Hay như em Quỳnh Chi không biết đáp lời cô tôi đã thường xuyên chơi, nói chuyện, nô đùa với bạn; từ đó em Đức Anh đã biết hướng đúng trọng tâm khi cô hỏi; em Ngọc Ánh, Bằng nhận thức rất chậm nên để theo kịp các bạn quả là khó khăn. Em đọc yếu, viết kém, làm tính chậm. Tôi đã giúp đỡ em bằng cách thường xuyên gọi tới. Khi em đọc bài, viết bài có tiến bộ hơn, tôi gần gũi động viên, khen em có cố gắng. Không có học sinh dốt, chỉ có các bạn lười học là dốt thôi. Được cô quan tâm, em Chi, Ánh, Phúc, Bằng đã có tiến bộ hơn nhiều, bước đầu đã biết làm tính không cần sử dụng đến các ngón tay, đọc đã ít phải đánh vần hơn, chữ viết không còn tình trạng con giun, con rắn như trước nữa.


- Biết các em thích làm người lớn, tôi giao toàn bộ giờ sinh hoạt cho các em. Dưới sự điều hành của lớp trưởng, các em được thoải mái trình bày những suy nghĩ, những thắc mắc của mình, đến những phút cuối thì tôi là người giải đáp những thắc mắc đó. Đặc biệt, biết trong lớp có nhiều em rụt rè, nhút nhát, tôi đã gợi ý cử những em đó làm cán bộ lớp để các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Chính vì thế, ngoài việc nhận thức của các em được nâng lên từ những bài học mà kĩ năng giao tiếp của trẻ cũng dần được hoàn thiện.

4.1.3.  Chăm sóc học sinh
Sau khi đã tìm hiểu học sinh toàn diện, việc chăm sóc học sinh đã có cơ sở. Tôi thường xuyên theo dõi để uốn nắn, động viên kịp thời . Có học sinh khi đến lớp cổ áo chưa bẻ tôi đi xuống bẻ cổ áo cho em, có em đóng cúc nọ vào khuyết kia tôi nhẹ nhàng nhắc em ra ngoài để cài lại cúc. Nghe thời tiết biết trời lạnh nhắc các em mặc ấm, đi tất …
Vào giờ ra chơi, tôi dành khoảng 10 phút đầu ngồi lại lớp hỏi chuyện cho các em thêm gần gũi. Có những em tóc rối đầu bù, tôi chải lại giúp em, có em chân tay chưa cắt móng, tôi cắt giúp và nhắc nhở các em không nên để móng tay dài.... Nhờ đó tình cảm thầy trò thêm gần gũi và các em cũng không còn ngần ngại để bày tỏ  những vấn đề riêng của mình.
4.1.3. Giáo dục đạo đức 

· Giáo dục học sinh học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, hàng tuần vào giờ sinh hoạt có tổng kết khen ngợi hoặc nhắc nhở những học sinh chưa thực hiện tốt.

· Tận dụng chương trình nội khoá để thực hiện có hiệu quả. Về mặt tâm lý tiểu học: Quá trình sư phạm tổng thể là một quá trình diễn ra cùng một lóc hai quá trình cơ bản khác: đó là quá trình giáo dục với quá trình dạy học, hai quá trình luôn luôn tác động lẫn nhau, chúng có quan hệ biện chứng lâu dài và phức tạp: trong quá trình giáo dục có sự góp mặt của quá trình dạy học và ngược lại. Trong nội dung bài học hầu như các bài đều có yêu cầu giáo dục đạo đức tình cảm. Chính vì vậy người giáo viên ngoài việc dạy học giúp học sinh nắm những kiến thức cơ bản còn là một người mẹ hiền luôn tận tuỵ với những đứa con bé bỏng yếu ít của mình. 
· Ví dụ qua bài “Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng” các em biết bảo vệ cây và hoa trong trường. Không hái hoa, bẻ cành và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
- Giáo viên luôn là người làm gương, là tấm gương sáng cho các em. 
4.1.4. Xây dựng nề nếp
Xây dựng nề nếp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của người giáo viên tiểu học. Thực tế, nếu học sinh không có nề nếp thì việc giáo dục và dạy học sẽ không đạt hiệu quả cao.

Ngay từ đầu năm, sau khi được BGH nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1B,  tôi bắt tay vào việc ổn định tổ chức  lớp . Tôi cho các em bầu ban cán sự lớp. Như vậy các em  được tự chọn ra bạn ngoan, gương mẫu, học tập tốt và có khả năng lãnh đạo lớp vào đội ngũ cán bộ lớp. Đội ngũ cán bộ lớp đã có, tôi họp riêng các em phân công nhiệm vụ cho từng em .

+ Chủ tịch hội đồng tự quản: quán xuyến chung cả lớp, thay mặt GV kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện những qui định của lớp, của trường: đôn đốc các bạn thực hiện truy bài, kiểm tra đồng phục, việc xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng khi thể dục, sinh hoạt tập thể

+ Trưởng ban học tập : Kiểm tra việc làm bài và học bài ở nhà của các bạn và giúp đỡ các bạn khi các bạn chưa hiểu bài…
+  Trưởng ban văn nghệ th­ßng xuyên giữ nề nếp hát đầu giờ, giờ ra chơi vào, sinh hoạt văn nghệ cuối tuần , trong các đợt thi do trường tổ chức.

+ Trưởng ban lao động- vệ sinh thường xuyên quán xuyến cả lớp khi làm vệ sinh  “1 phút sạch trường”, khi lớp lao động .

· Xây dựng nề nếp trật tự kỷ luật:

· Ngày đầu tiên mới nhận học sinh, tôi quy định rõ ràng: Học sinh lớp một là phải học nhiều hơn học sinh mẫu giáo hơn nữa thời gian lại có hạn, chính vì vậy trong giờ học không ai nói chuyện riêng, không ai nói tự do những việc ngoài lề. Nếu phát hiện có em nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ, tôi ngừng giảng và nhìn đúng tại nơi đó với ánh mắt nghiêm khắc. Học sinh tự giác ổn định lại ngay sau đó và giờ học lại được tiếp tục.  Đây là một biện pháp rất hiệu quả khiến cho công tác chủ nhiệm của tôi nhàn hơn. Không phải ngẫu nhiên mà bạn bè đồng nghiệp của tôi thường nhận xét rằng tôi không bao giờ nói to là vì thế. Đặc biệt, học sinh lớp một thường hay mách cô. Với những lần như vậy tôi luôn phải hỏi rõ ngọn nguồn. Cả hai đối tượng đều được trình bày cùng với nhân chứng (nếu có). Từ đó giáo viên mới có cách giải quyết công bằng đối với các em. Có những trường hợp giáo viên phải chỉ ra lỗi cụ thể của một em hay cả hai đều mắc lỗi thì cần xin lỗi nhau để giải tỏa. Sau những lần như vậy giáo viên lại rút kinh nghiệm những trường hợp này các em không nên và không cần thiết phải thưa cô vì việc đó không quan trọng. Dần dần học sinh tự nhận ra những việc gì thưa cô là chính đáng, cần thiết để giảm dần việc thưa mách cụ. Giáo viên vừa cứng rắn cương quyết vừa thể hiện tình cảm dịu dàng thương yêu chăm sóc các em. Song cũng cần thể hiện rõ sự nghiêm khắc không bỏ lửng khi nhắc nhở, giao việc cho học sinh. Chẳng hạn, học sinh về nhà không học bài. Cô không phạt mà yêu cầu lần thứ nhất cho phép các em về làm bù bài. Hôm sau cô phải kiểm tra ngay. Nếu chưa làm cô dành thời gian yêu cầu em đó hoàn thiện bài tại lớp. Tránh tình trạng cô giáo giao việc cho học sinh song không có sự kiểm tra đôn đốc khiến cho lời nói của cô trở nên kém trọng lượng, lần sau cô nói sẽ  không có hiệu lực nữa.

· Giáo viên kiên trì huấn luỵên phong thái tự tin cho học sinh làm lớp trưởng, luôn nghiêm túc trong công việc mà cô giáo giao.

· Giáo viên hướng dẫn thật chi tiết, tỉ mỉ cho đội ngũ cán bộ lớp trong vài tuần đầu để các em quen thành  nếp và dần dần có đội ngũ tự quản tốt. Trên cơ sở đó giáo yên tâm quản lí học sinh theo hướng chỉ đạo từ xa.
Truy bài ngồi theo nhóm (bàn) 2 người ôn lại bài cũ, kiểm tra việc học bài ở nhà của nhau.

Khi xếp hàng ra vào lớp hay thể dục giữa giờ: lớp trưởng là người điều động các bạn sao cho thật nhanh ngay ngắn.

· Sau mỗi tuần, giáo viên cần tổ chức sinh hoạt lớp để nhận xét công việc trong tuần qua: cả lớp cùng nhận xét các việc mà lớp đã thực hiện, nhận xét được mặt tốt cần phát huy cho lớp trong thời gian tới.
Ví dụ : Lớp có bạn đi học trễ lớp nên nhắc nhở bạn đi học đúng giờ. Tuyên dương học sinh gương mẫu, tập thể có nhiều cố gắng.
· Giáo viên ghi nhận những ý kiến đóng góp của các em và qua đó giáo dục các em biết được hành vi đúng sai. Giúp các em phát huy những mặt mạnh sẵn có. Với những việc các em  làm được giáo viên kịp thời khen ngợi, tuyên dương nhằm nhân rộng điển hình trong lớp, giứp nhiều học sinh học hỏi theo.

· Xây dựng nề nềp học tập

· Giáo viên sử dụng một số kí hiệu hoặc lệnh để điều khiển học sinh thực hiện trong giờ học.

Ví dụ: Khi GV chỉ vào hình tròn là học sinh ngồi khoanh tay nhìn lên bảng.
Khi chỉ vào hình chữ nhật học sinh lấy bảng con. Khi đang dùng bảng mà giáo viên chỉ vào kí hiệu bảng thì học sinh lập tức cất bảng.
Khi bạn làm bài xong để cả lớp tập trung nhận xét chữa bài giáo viên gõ 1 tiếng thước.

Khi yêu cầu học sinh lấy đồ dùng hay cất đồ dùng thì giáo viên chỉ vào chữ Đ bên góc trái bảng.
Chia nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn, nhóm năm , nhóm sáu, muốn học sinh hoạt động theo nhóm nào giáo viên chỉ thước vào kÝ hiệu đã viết sẵn ở góc trái của bảng lớp.

· Giáo viên thường xuyên đến lớp sớm để cùng kiểm tra, dò bài với các em. (Mặc dù đã giao cho em lớp phó phụ trách học tập và các bàn trưởng). Công việc này cần được kiểm tra vào đầu giờ học để có hiệu quả hơn.

· Giáo viên khuyến khích tất cả học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài. 

Ví dụ: Khi gọi học sinh nhút nhát hoặc học sinh yếu trả lời được câu hỏi đề nghị cả lớp động viên bạn bằng tràng pháo tay. Còn để học sinh khá giỏi không cảm thấy buồn chán thì để các em nhận xét ý kiến .

         Giáo viên sử dụng phương pháp học mà chơi – chơi mà học, nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến những lớp xung quanh. Ví dụ: Trong khi học các em phải đảm bảo trật tự, không phát biểu chung cả lớp. Còn trong khi chơi các em cũng phải tuân thủ luật chơi, cổ vũ nhưng không la lớn, không đập bàn. 

· Giáo viên qui định cách giơ tay, giơ bảng, đứng đúng cách khi phát biểu.

Ví dụ: 

Giơ tay phải, khuỷu tay chống xuống bàn, giơ tay đúng mới gọi phát biểu.

Khi giơ bảng: hai khuỷu tay chống xuống bàn, bàn cuối cùng mới giơ cao tay.

Đứng thẳng người, hai tay buông xuống khi được gọi phát biểu…
Ngay cả việc học tập ở nhà, tôi cũng có yêu cầu rất rõ ràng. Tôi phân tích cho các em thấy, học là việc của chính bản thân các em. Bố mẹ, thầy cô không thể học hộ các em được. Bố mẹ không cần giục giã, nhắc nhở mà con em họ rất lo lắng đến bài vở của mình.
        4.1.5. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Giáo viên phải biết năng lực học tập của mỗi học sinh để từ đó phân các em thành nhiều nhóm  Phân hoá theo đối tượng học sinh. Giáo viên có kế hoạch phương pháp cụ thể nhầm giúp học sinh học tốt hơn.
· Xếp chỗ ngồi cũng rất quan trọng mà mỗi giáo viên cũng cần chú ý. Những năm học trước tôi quả thật chưa chú trọng đến vấn đề này. Biết cách sắp chỗ ngồi học sinh không những  hỗ trợ kiến thức cho nhau mà hoạt động nhóm hiệu quả cũng rất cao.MÆc dù một năm đổi chỗ nhiều lần song tôi vẫn cố gắng đảm bảo mỗi bàn 2 em  dù hoạt động nhóm đôi, nhóm ba, nhóm bốn, nhóm năm hay nhóm sáu, trong mỗi nhóm đều có học sinh HTH hoặc HT.

· Trong lớp có học sinh chưa học tốt, giáo viên liên hệ với phụ huynh học sinh hoặc đến thăm tìm hiểu nguyên nhân.

· Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn giáo viên tìm hiểu tận tình, đề ra biện pháp hỗ trợ giúp đỗ các em.

Giáo viên phải thường xuyên chấm trả bài đầy đủ để nắm được tình hình sức học của các em kịp thời uốn nắn, giúp các em thấy được lỗi của mình từ đó có hướng khắc phục. Giáo viên cần học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực  để giảng dạy có hiệu quả . 
· Nhận đỡ đầu học sinh CHT.

· Trong quá trình dạy học, giáo viên là người điều khiển, tổ chức hướng dẫn học sinh học tập: học sinh phải biết tự giác học tập để chiếm lĩnh kiến thức. Vì vậy giáo viên phải biết áp dụng các hình thức học tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh 

Ví dụ: trong phân môn tập đọc, phần tìm hiểu bài ta có thể tổ chức thành một trò chơi (tôi đố, tôi đố - đố gì, đố gì?) Hoặc: để nhắc lai tên một bài học, ta sử dụng trò chơi những ô chữ kì diệu. Hoặc: thi đua 3 tổ tiếp sức: viết một số lên toa tàu hoả, tàu nào được điền số xong nhanh nhất thì tàu đó về đích trước…
- Dạy đầy đủ các môn học qua giờ thể duc, giờ học làm thủ công giúp các em bớt căng thẳng để học tốt các môn khác đồng thời giúp các em khoẻ mạnh, khéo léo hơn.

4.1.6.Vở sạch chữ đẹp 

Trong những giờ tập đọc, tôi không chỉ hướng các em đến cách đọc đúng mà còn hướng dẫn chúng đọc sao cho hay. Bởi tôi hiểu rằng, học sinh lớp một là cái gốc, bản lề để sau này lên lớp trên trẻ có kĩ năng đọc tốt. 

Không chỉ chú trọng đến đọc hay, tôi còn lưu tâm đến yêu cầu chữ đẹp. Tôi hướng dẫn kĩ cho các em từng nét cơ bản và mẹo hay để viết các nét đó sao cho đúng, đẹp. Từ đó các em rèn luyện nhiều thì chữ viết cũng đẹp hơn. Song cũng phải nói một điều rằng làm như vậy quả là vất vả đối với giáo viên chủ nhiệm. “ Nét chữ nét người” nên giáo viên cố gắng trình bày chữ viết trên bảng đẹp, mẫu mực. Hướng dẫn học sinh cách giữ vở, cầm bút, tư thế ngồi viết, hướng dẫn đọc đúng, chuẩn trong các giờ tập đọc, chú ý hơn những em viết chữ xấu, hay mất lỗi bằng cách thường xuyên chấm bài.
4.1.7. Giáo viên chủ nhiệm phải luôn có nghệ thuật tìm hiểu và tác động học sinh. 

Luôn nhìn học sinh ở thế vận động có tiến bộ về hạnh kiểm hoặc học lực. Không thành kiến, không ghét bỏ, giáo viên phải công bằng, biết tha thứ, có lòng bao dung, khen nhiều hơn chê.

4.1.8. Kinh nghiệm giao tiếp và xử lí các tình huống sư phạm

Đối với người thầy giáo, cô giáo thì việc giao tiếp và xử lÝ các tình huống sư phạm là hết sức cần thiết và quan trọng. Việc giao tiếp đòi hỏi ở người giáo viên thật sự mẫu mực, thể hiện tính sư phạm. việc giao tiếp ở đây là giao tiếp với đồng ngiÖp, với phụ huynh học sinh và đặc biệt là với học sinh. Trong giao tiếp với học sinh phải thể hiÖ sự gần gũi, chân thành, tôn trọng gọi các em cũng có thể coi học sinh là bạn gọi là bạn xưng cô. Khi các em có lỗi, cô phê bình nhưng không dùng lời lẽ xúc phạm, khi học sinh nãi sai không chê. Xử lÝ các tình 
huống sư phạm đòi hỏi người giáo viên phải thông minh, làm thể nào mà không dồn học sinh vào chân tường.

4.1.9.  Tổ chức tốt hội nghị phụ huynh
Để có cuộc họp thành công giáo viên chủ nhiệm phải chuẩn bị nội dung họp thật chu đáo. Đến họp, phụ huynh ai cũng muốn biết chi tiết về con mình. Vì vậy giáo viên phải nắm chắc đặc điểm của từng em để báo cáo một cách đầy đủ và đúng khi phụ huynh yêu cầu. Song đối với học sinh kém, đạo đức chưa ngoan, còn lười học giáo viên phải gặp riêng cho cha mẹ học sinh biết như vậy mới giữ được thể diện cho họ và con em họ.

Trong cuộc họp cần cùng với phụ huynh học sinh tìm ra những biên pháp để giáo dục học sinh, để xây dựng tập thể lớp.

4.1.10.  Kết hợp chặt chẽ với tổng phụ trách đội để xây dựng lớp thành một lớp tốt
· Tích cực tham gia vào sân chơi trí tuệ.
· Tham gia đầy đủ các đợt thi đua, các phong trào của đội .
· Cùng toàn thể liên đội tham gia tiết kiệm điện, tiết kiệm nước: ra khỏi phòng tắt điện, vặn vòi nước vừa phải  mỗi khi rửa chân tay,  uống bao nhiêu rót từng ấy…
Tóm lại ngưòi giáo viên ngoài việc dạy chữ còn dạy người sao cho các em trở thành ngưòi có ích cho  xã hội sau này.
5. Kết quả đạt được
5.1.  Về đạo đức, nề nếp, kỉ luật trật tự

Lớp 1B có nề nếp tốt của trường:

Các em thực hiện  tốt các hành vi: Có thói quen chào hỏi cha mẹ, thầy cô khách đến trường…
Giữ vệ sinh trưòng lớp: Biết bỏ rác vào thùng khi ăn quà, làm thủ công

Chơi với bạn vui vẻ, không đánh bạn, cạnh tranh lành mạnh trong học tập.

Đến lớp đúng giờ, xin phép cô ra vào lớp, biết giơ tay khi muốn phát biểu

Thực hiện đúng luật chơi, tập trung trong giờ học

Tiết kiệm điện, nước.
        5.2.  Duy trì sĩ số

        5.3.  Về học tập : Kết quả cao hơn so với đầu năm, nhiều em tự giác học tập. 

đó chính là nguồn động viên tinh thần cho tôi trong cụng tác chủ nhiệm.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:   Những kinh nghiệm này tôi đã thực hiện và thấy tương đối thành công. Tôi nghĩ rằng nội dung của sáng kiến này có thể được áp dụng với mọi giáo viên thuộc mọi Trường Tiểu học. Song yêu cầu đối với giáo viên là sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh của mình.

Tôi tin tưởng rằng với tấm lòng của người Sư phạm, các thầy cô sẽ còn thành công nhiều hơn nữa trong công tác chủ nhiệm lớp của mình.

                              KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận 
Trên đây là bản sáng kiến kinh nghiệm đó cũng là những việc làm cụ thể của tôi trong suốt quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp.


Tóm lại những biện pháp nêu trên, chúng ta nhận thấy nó không quá nặng nề đối với các em. Giáo viên chúng ta cần th­ßng xuyên theo dõi, nhắc nhở, làm gương nhằm giúp các em hình thành thói quen hành vi văn minh trong cuộc sống. Nếu bản thân giáo viên xem nhẹ những việc làm trên thì nề nếp kỉ cương khó mà hình thành trong đầu các em. Mỗi giáo viên thật tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh như con thì chắc rằng tất cả những học sinh sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, thành những người chủ tương lai của đất nước theo lời Bác Hồ: “Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ ở công học tập của các cháu.” Để các cháu thực sự trở thành những mầm non tương lai của đất nước phải cần có sự chung tay của gia đình, thầy cô và toàn xã hội nhưng thầy cô đóng góp một phần không nhỏ làm nên nhân cách của trẻ.

2. Khuyến nghị

Muốn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp cần có sự quan tâm giúp đì của nhiều các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh. Vì vậy tôi có một số ý kiến đề xuất như sau: 

· Nhà tr­ßng cùng bên đội có phần thưởng cho các em sau mỗi đợt thi đua, cuối học kì I cho những em, những lớp có thành tích cao.

· Đội cần tổ chức thêm nhiều hoạt động tập thể hơn nữa, tổ chức nhiều sân chơi cho các em được tham gia.

· Cha mẹ học sinh phải chú ý chăm sóc con cái chu đáo hơn nữa. Giáo dục, kèm cặp các em học đúng phương pháp. 

· Bản sáng kiến công tác chủ nhiệm lớp của tôi . Với khả năng có hạn của bản thân, trong quá trình tôi trình bày, chắc chắn còn bộc lộ những hạn chế, sai sót. Tôi rất mong được sự chỉ đạo, đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến của tôi được áp dụng có hiệu quả!
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